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TÓM TẮT Bài báo trình bày các kết quả điều tra nghiên cứu đầm Cù Mông và vịnh 
Xuân Đài (tỉnh Phú Yên) tháng 10 (mùa mưa) năm 1999 và tháng 5 (mùa 
khô) năm 2000. 
Trứng cá và cá bột xuất hiện nhiều ở tầng mặt, mật độ trung bình 733,1 
trứng, 5,5 cá bột/100m3 vào mùa mưa và 2235,3 trứng, 127,2 cá bột/100m3 
vào mùa khô. 
Ở tất cả các trạm điều tra đều có thể thu được trứng cá và cá bột trong đó ở 
phần phía bắc vịnh Xuân Đài có mật độ cao nhất, phần bắc của đầm Cù 
Mông có mật độ thấp nhất.  
Trong thành phần loài của trứng cá ở vùng biển nghiên cứu thì trứng của 
giống cá Cơm (Stolephorus) là nhiều nhất, chiếm 10% còn cá bột thì họ cá 
Bống Trắng (Gobiidae) chiếm đến trên 50%. Về mùa khô thành phần loài 
phong phú hơn mùa mưa. 
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ABSTRACT The paper presents the results of two survey cruises that were made in the 

Cu Mong lagoon and Xuan Dai bay of Phu Yen province in October, 1999 (in 
rainy season) and May, 2000 (in dry season). 
There are great number of fish eggs and larvae in surface water: 733.1 eggs 
and 5.5 larvae/100m3 of seawaters in rainy season and 2235.3 eggs and 127.2 
larvae/100m3 in dry season. 
The fish eggs and larvae occurred in all stations of the investigated areas, the 
highest quantity was in northern part of Xuan Dai bay, in the northern part 
of Cu Mong lagoon it is always lowest. 
The species composition of fish eggs and larvae in this areas is relatively 
abundant, among them the eggs of Stolephorus occupied 10% of total eggs and 
the larvae of Gobiidae are numerous occupied above 50% of total larvae. The 
species composition in dry season is more abundant than in rainy one. 
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MỞ ĐẦU 
 
 Để có cơ sở dữ liệu khoa học phục 
vụ cho quy hoạch phát triển nghề cá ở 
Phú Yên, theo yêu cầu của tỉnh, đề tài 
điều tra tổng hợp đầm Cù Mông và 
vịnh Xuân Đài đã được tiến hành trong 
hai năm 1999 và 2000. Trong đó trứng 
cá và cá bột là một nội dung nghiên 
cứu chủ yếu nhằm xác định mùa vụ và 
bãi đẻ của cá bố mẹ, dự đoán nguồn lợi 
bổ sung và nguồn giống trong thời gian 
tới. Ngoài ra sự xuất hiện của trứng cá 
và cá bột còn là một chỉ tiêu quan 
trọng xác định mức độ trong sạch của 
môi trường. 
 Vùng biển vịnh Xuân Đài và đầm 
Cù Mông trước đây chưa được quan tâm 
nghiên cứu về trứng cá và cá bột. Đây 
là lần đầu tiên đặt vấn đề nghiên cứu 
nội dung này. 
 
I. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 
 

Tại đầm Cù Mông và vịnh Xuân 
Đài đã được tổ chức khảo sát hai 
chuyến vào mùa mưa (tháng 10 năm 
1999) và mùa khô (tháng 5 năm 2000). 
Tổng số trạm điều tra là 23 trạm 
(Hình 1). 

Tại mỗi trạm đã dùng lưới tầng 
mặt, miệng lưới hình chữ nhật, kích 
thước 95x55 cm, có gắn lưu tốc kế để 
thu mẫu ở tầng mặt 10-15 phút. Ngoài 
ra còn được thu mẫu bằng lưới động 
vật 50, đường miệng lưới hình tròn, 
đường kính 50cm, kéo từ đáy lên mặt. 

Số lượng trứng cá và cá bột được 
tính thành số lượng cá thể/100m3. 

Xác định mẫu vật chủ yếu dựa 
vào các tài liệu của H. C. Delsman 
(1920-1938), S. Mito (1960-1963), M. 
Okiyama (1988), J. M. Leis and D. S. 
Rennis (1983), J. M. Leis and T. 

Trunski (1989), J. D. Hardy (1978), 
v.v... 
 
II.  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

1. Mật độ và phân bố của trứng 
cá và cá bột 

Tại 23 trạm trong chuyến khảo 
sát thứ nhất chỉ riêng lưới tầng mặt đã 
thu được 10.168 trứng và 47 cá bột. 
Mật độ trung bình 733,1 trứng và 5,5 
cá bột/100m3. Tại 19 trạm của chuyến 
thứ 2 thu được 30.449 trứng và 3955 cá 
bột (lưới tầng mặt: 35.834  trứng, 1563 
cá bột. Lưới ĐV-50: 2615 trứng và 2392 
cá bột). Mật độ trung bình ở lưới tầng 
mặt là 2235,3 trứng và 127,2 cá 
bột/100m3 (Bảng 1). 
 Mật độ trứng cá và cá bột nói 
chung vào tháng 5 cao hơn vào tháng 
10. Ở đầm Cù Mông trung bình 333,05 
trứng và 9,28 cá bột/100m3 vào tháng 
10. Còn vào tháng 5 tới 3184,01 trứng 
và 224,22 cá bột/100m3. Các trạm phía 
bắc đầm Cù Mông (trạm 1-4) luôn có 
mật độ thấp hơn các trạm ở phía nam 
đầm (trạm số 5-10). Nguyên nhân của 
hiện tượng này có thể là do toàn bộ 
đầm Cù Mông là một vực nước gần như 
kín, chịu ảnh hưởng rất mạnh của lục 
địa, ít có sự trao đổi lưu thông với nước 
biển ngoài, đặc biệt là phần phía bắc 
của đầm (Hình 1) nên các loài cá biển 
khó mà lên sâu tới phía đỉnh đầm ở 
phía bắc đẻ trứng. Vì vậy vào mùa mưa 
vùng này dễ bị ngọt hóa nhanh chóng, 
chỉ có những loài cá biển rộng muối và 
cá nước ngọt sống được. 

Vịnh Xuân Đài thì khác hẳn, là 
một vực nước hở, sự lưu thông trao đổi 
với nước biển ngoài xảy ra thường 
xuyên cả trong mùa khô và mùa mưa 
cho nên trong vịnh luôn có mặt các loài 
cá biển. Mật độ trứng cá thu được vào 
tháng 10 là 1040,91 trứng/100m3, trong 
tháng 5 cao hơn, đạt tới 1381,48 
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trứng/100m3. Mật độ ở phía bắc vịnh 
luôn cao hơn ở phía nam khoảng trên 
dưới 2 lần (Bảng 1). Kết quả cho thấy 
trong vịnh Xuân Đài là một bãi đẻ 
trứng quan trọng của nhiều loài cá biển 
cả về mùa mưa và mùa khô, trong đó 
vùng bắc vịnh tập trung nhiều hơn 
vùng nam vịnh (Hình 4 và 5). 

2. Thành phần loài 

2.1.  Trứng cá 

Số lượng trứng cá xác định được 
rất ít, chỉ chiếm khoảng 11,2%. Riêng 

tháng 10/1999 đã xác định được 21,48% 
tổng số trứng. Cho thấy chủ yếu là 
trứng của Cá Cơm (Stolephorus): 
16,66% (Cá Cơm Sọc Xanh S. zollengeri 
chiếm 9,97% và Cá Cơm Mõm Nhọn S. 
heterolobus chiếm 6,69%). Sau đó là 
trứng của họ Cá Bôn Cát 
(Cynoglossidae) chiếm 4,77%. Các họ 
Cá Mối (Synodontidae), Cá Trích 
(Clupeidae) và bộ cá Chình 
(Anguiliformes) cũng có xuất hiện 
trứng nhưng với tỷ lệ rất thấp và chỉ 
thấy ở vịnh Xuân Đài. 
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Bảng 1: Mật độ trứng cá và cá bột ở các đầm vịnh phía bắc tỉnh Phú Yên (lưới tầng mặt) 
 

Tháng 10/1999 Tháng 5/2000 
Số lượng mẫu Mật độ  Số lượng mẫu  Mật độ Vùng biển Số 

lượn
g 

trạm  

Trứng 
cá 

Cá 
bột 

Trứng 
cá 

Cá bột 
Số 

lượn
g 

trạm  

Trứng 
cá 

Cá bột Trứng 
cá 

Cá bột 

Bắc đầm Cù Mông 
( trạm 1-4) 

4 89 16 53,03 9,54 4 518 378 187,74 283,06 

Nam đầm Cù Mông 
( trạm 5-10) 

6 437 9 519,73 9,11 5 23.596 880 5.581,03 177,15 

Toàn đầm Cù Mông 10 526 25 333,05 9,28 9 24.114 1.258 3.184,01 224,22 
Bắc vịnh Xuân Đài 

( trạm 11-17) 7 6.447 9 1.443,38 3,86 5 6.493 218 1.729,95 62,20 

Nam vịnh Xuân Đài 
( trạm 18-23) 6 3.201 13 571,36 3,12 5 5.227 87 1.033,02 17,72 

Toàn vịnh Xuân Đài 13 9.648 22 1.040,91 3,52 10 11.720 305 1.381,48 39,96 
Cả hai vùng 23 1.0174 47 733,15 5,52 19 35.834 1.563 2.235,31 127,24 

 
 Tháng 5/2000 cũng có tình hình 
tương tự nhưng không gặp trứng của 
loài Cá Cơm Sọc Xanh S. zollengeri ở 
đầm Cù Mông, hầu hết những trứng đã 
được xác định chỉ thấy ở vịnh Xuân 
Đài (Bảng 2). 
 Đặc biệt trong cả hai tháng điều 
tra, trứng của họ Cá Mối và bộ Cá 
Chình chỉ gặp ở vùng phía nam vịnh 
Xuân Đài, gần cửa vịnh, có thể những 
trứng này đã được dòng thủy triều đưa 
từ biển ngoài vào vịnh. 

2.2. Cá bột 
Có 67,5% tổng số lượng cá bột đã  

được xác định nên thành phần cũng 
phong phú hơn (Bảng 3), bao gồm 26 
họ, trong đó chủ yếu là cá bột của họ 
Cá Bống Trắng (Gobiidae) chiếm 
khoảng trên 50% tổng số cá bột. Sau 
đó là giống Cá Sơn Biển (Ambassis): 
3,92%, họ Cá Lượng (Nemipteridae): 
1,55%, họ Cá Trích (Clupeidae): 1,25%, 
họ Cá Liệt (Leiognathidae): 1,05%, họ 
Cá Lon (Blennidae): 1,00% v.v... (Bảng 
3). Nhìn chung, hầu hết là cá bột của 
những loài cá tạp, có kích thước nhỏ, 
trừ Cá Trích và Cá Lượng ra, còn lại là 
những loài ít có giá trị kinh tế. 

 
Bảng 2: thành phần loài của trứng cá ở đầm Cù Mông và vịnh Xuân Đài 

(tỉnh Phú Yên) 
 

 Tháng 10/1999 Tháng 5/2000 Phần  
Tên cá  Cù Mông  Xuân 

Đài 
Cù Mông Xuân Đài trăm 

 

Số 
lượng 

bắc nam bắc nam 

Số   
lượng 

bắc nam bắc nam 

Tổng 
số 

lượng  
(%) 

Anguilliformes 2    + 5    + 7 0,01 
Clupeidae 1   +  60   + + 61 0,13 

S. zollengeri 1.014 + + + + 3.092   + + 4.106 8,44 
S. heterolobus 681   + + 120   +  801 1,65 
Synodontidae 2    + 22    + 24 0,05 
Cynoglossidae 485   + + 37 +    522 1,07 
Chưa xác định 7.989 + + + + 35.113 + + + + 43.102 88,65 

Tổng 10.174     38.4497     48.623  



 197 

 
 

 
 
Tại hai vực nước này về mùa khô 

đều có thành phần loài đa dạng hơn 
mùa mưa, chứng tỏ mùa khô là mùa có 
nhiều loài cá đẻ trứng. Vịnh Xuân Đài 
là một vực nước hở, nên thành phần 
loài của cá bột cũng phong phú hơn, rõ 
rệt nhất là vào mùa mưa chỉ gặp ở 
đầm Cù Mông cá bột thuộc 4 họ cá 

biển trong khi đó ở vịnh Xuân Đài có 
tới 8 họ.  Vào  mùa  khô  phần  nhiều  
cá bột  
thuộc các họ cá kinh tế như Cá Mú 
(Serranidae), Cá Đục (Sillago), Cá Khế 
(Carangidae), Cá Trác (Priacanthidae) 
chỉ thấy ở vịnh Xuân Đài. Tỷ lệ cá tạp 
ở đầm Cù Mông nhiều hơn. 

109 o10' 109 o20'

109 o20'109 o10'
13o

40'

13o

30' 13o

30'

13o

40'

Thạch Khê

Chánh Lộc

Tuyết Diêm

Hòn Khô

Mũi Kê Gà

Mũi Vũng Tiên

Hình 2 : Phân bố mặt rộng của trứng cá - cá bột ở lưới tầng mặt  đầm Cù Mông tháng 10/ 1999

Ghi  chú : n/100m3
Trứng cá Cá bột

30,01 - 50

50,01 - 100

100,01 - 200

200,01 - 500

500,01 - 1000

2000,01- 7000

7000,01 -15000

10.01 - 30
3,01 - 10

1,01 - 3

1000,01 - 2000

Vụng mũi Tiên

109o10' 109o20'

109o20'109o10'
13o

40'

13o

30' 13o

30'

13o

40'

Thạch Khê

Chánh Lộc

Tuyết Diêm

Hòn Khô

Mũi Kê Gà

1000,01- 2000

Hình 3: Phân bố mặt rộng của trứng cá và cá bột ở lưới tầng mặt  Đầm Cù Mông Tháng 5/2000
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Hình 2: Phân bố mặt rộng của trứng cá-cá bột ở lưới tầng mặt  
đầm Cù Mông, tháng 10/1999  

Hình 3: Phân bố mặt rộng của trứng cá-cá bột ở lưới tầng mặt  
đầm Cù Mông, tháng 5/2000 
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III. KẾT LUẬN 
 

1. Trứng cá và cá bột có ở tất cả 
các trạm điều tra của đầm Cù Mông và 
vịnh Xuân Đài cả trong mùa mưa và 

mùa khô. Mật độ trung bình tương đối 
cao, ở tầng mặt vào tháng 10 là 733,1 
trứng và 5,5 cá bột/100m3 vào tháng 5 
là 2235,3 trứng và 127,2 cá bột/100m3.
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Hình  4  : Phân bố mặt rộng của trứng cá  - cá bột ở lưới tầng mặt vịnh Xuân Đài thàng 10/1999
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Hình 5: Phân bố mặt rộng của trứng cá và cá bột ở lưới tầng mặt  Vịnh Xuân Đài tháng 5/2000
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Hình 4: Phân bố mặt rộng của trứng cá-cá bột ở lưới tầng mặt  
vịnh Xuân Đài, tháng 10/1999 

Hình 5: Phân bố mặt rộng của trứng cá-cá bột ở lưới tầng mặt  
vịnh Xuân Đài, tháng 5/2000 
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Bảng 3: thành phần loài của cá bột ở đầm Cù Mông và vịnh Xuân Đài (tỉnh Phú Yên) 
 

 Mùa mưa (tháng 10/1999) Mùa khô (tháng 5/2000) 
Tên cá  Cù Mông  Xuân Đài Cù Mông  Xuân Đài 

 

Tổng 
số 

lượn
g 

Phần  
trăm 
(%) 

Số 
lượn

g 
bắc nam bắc nam 

Số   
lượng bắc nam bắc nam 

Clupeidae 50 1,25 0     50 + + + + 
Stolephorus spp. 5 0,12 0     5  + +  
Syngnathidae 1 0,12 0     1    + 
Atherinidae 31 0,77 1 +    30 + + + + 

Sphyraena spp. 2 0,05 0     2  + +  
Mugilidae  4 0,10 0     4  + + + 

Ambassis spp. 157 3,92 1   +  156   + + 
Serranidae  1 0,02 0     1    + 

Theraponidae 13 0,32 0     13 + + +  
Apogonidae 26 0,65 1    + 25  +   
Sillago spp. 2 0,05 1   +  1   +  
Carangidae  17 0,42 1    + 16   + + 

Mene maculata 1 0,02 0     1  +   
Priacanthidae  1 0,02 0     1    + 
Leiognathidae  42 1,05 0     42  + + + 
Nemipteridae  62 1,55 6 + + + + 56 + + + + 

Mullidae  3 0,07 0     3 + + +  
Sciaenidae 14 0,35 3    + 11 + + +  

Ammodytidae  1 0,02 0     1   +  
Blennidae  40 1,00 1 +    39 + +  + 

Callionymidae  21 0,52 1   +  20 + + + + 
Gobiidae  2169 54,20 24 + + + + 2145 + + + + 

Platycephalidae  1 0,02 0     1   +  
Bothidae  2 0,05 0     2  +  + 
Balisidae  3 0,07 0     3 +    

Tetraodontidae  1 0,02 0     1   +  
Chưa xác định 1437 35,91 7 + +  + 1430 + + + + 

Tổng 4002  47     3955     
 

2. Ở đầm Cù Mông: phần phía 
nam luôn luôn có mật độ trứng cao hơn 
rất nhiều so với phần phía bắc, gấp 10 
lần vào mùa mưa và gấp 30 lần vào 
mùa khô. Điều này cho thấy phần phía 
nam của đầm Cù Mông là bãi đẻ quan 
trọng của nhiều loài cá biển nhất là 
vào mùa khô. 

3. Ở vịnh Xuân Đài có mật độ 
trứng cá ở tầng mặt về mùa mưa cao 
hơn đầm Cù Mông nhưng về mùa khô 
lại hơi thấp hơn. Phần phía bắc vịnh 
luôn có mật độ cao hơn phần phía nam 

vịnh. Điều này cho thấy cả mùa mưa 
lẫn mùa khô đều có cá đẻ trứng với 
mật độ cao ở vịnh Xuân Đài, phía bắc 
vịnh hơi tập trung hơn phía nam vịnh, 
mùa  
khô hơi nhiều hơn mùa mưa. 

4. Thành phần loài của trứng cá 
đã xác định được đến loài phần nhiều 
là Cá Cơm (Stolephorus), chiếm 
khoảng 10%, phân bố chủ yếu ở vịnh 
Xuân Đài. Trứng của bộ Cá Chình 
(Anguilliformes) và họ cá Mối 
(Synodontiadae) chỉ thấy ở phần nam 
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vịnh Xuân Đài (không có ở đầm Cù 
Mông) có thể là do dòng triều đưa từ 
biển ngoài vào. 

Cá bột chủ yếu thuộc họ Cá Bống 
Trắng (Gobiidae) chiếm trên một nửa 
tổng số cá bột thu được. Vào mùa khô 
thành phần loài nhiều hơn mùa mưa, 
vịnh Xuân Đài phong phú hơn đầm Cù 
Mông và tỷ lệ các loài cá kinh tế cũng 
lớn hơn. Nhưng nhìn chung các loài cá 
tạp ở cả hai nơi vẫn chiếm số lớn và ưu 
thế 

 
LỜI CẢM ƠN 
 

Để hoàn thành bài viết này, 
chúng tôi rất cảm ơn TS. Bùi Hồng 
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